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tuổi, bệnh nhân 41 – 60 tuổi tử vong 4,5%, bệnh nhân 
trên 60 tuổi tử vong 14%. 

Bệnh nhân có điểm Dakar cao, thời gian ủ bệnh 
ngắn có nguy cơ tử vong cao hơn. Dakar 2 điểm tử 
vong 4,5%, bằng hoăc trên 3 điểm tử vong trên 13%. 

Những bệnh nhân uốn ván có huyết áp thấp không 
đáp ứng với bù đủ thể tích tuần hoàn, có bệnh mạn 
tính, viêm phổi, thở máy và mở khí quản có tỷ lệ tử 
vong cao hơn so với các bệnh nhân khác với tỷ lệ tử 
vong lần lượt là 50%, 20,6%, 13,6%, 10,9% và 7,7%. 

Summary 
Objective: To study some prognosis factors on 

tetanus patients at National Hospital for Tropical 
Diseases. Methods: Tetanus patients, admitted to 
National Hospital for Tropical Diseases from Jun 2006 
to Dec 2010, fulfilled enrolment criteria were included. 
Results: Data from 250 patients were analyzed (179 
males, 71 females, mean age 47 years). Average age, 
incubation, and Dakar score on the survival (death) 
patients were 46.2 years (63.4 years), 11.0 days (5.6 
days), 1.4 points (3.2 points), respectively. Differences 
of these factors on survival and death patients were 
statistic significant (p < 0.05). Mortality rate of patients 
aged ≤ 40, 41 – 60 and > 60 years was 0%, 4.5% and 
14%, respectively. Mortality rate of patients with 1, 2, 3 
and 4 points of Dakar score was 0.7%, 4.5%, 13.8% 
and 13.5%, respectively. Total mortality was 4.8%. 

Mortality of patients with (without) hypotension not 
responded with fluid resuscitation, chronic illness, 
pneumonia, mechanical ventilation and tracheostomy 
was 50% (1.7%), 20.6% (2.3%), 13.9% (1.1%), 10.9% 
(0.7%) and 7.7% (0.9%), respectively. Conclusion: 
Factors associated with higher mortality were 
advanced age, shorter incubation, higher Dakar score, 
hypotension not responded with fluid resuscitation, 
chronic illnesses, pneumonia, mechanical ventilation 
and tracheostomy. 

Keywords: tetanus, prognosis. 
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NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN  
TĂNG HUYẾT ÁP TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH 

 
Vũ Phong Túc - Trường Đại học Y Thái Bình 

Lê Chính Chuyên - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 
TÓM TẮT 
Nghiên cứu dịch tễ học mô tả được tiến hành tại 

Khoa khám bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình 
trên 281 bệnh nhân tăng huyết áp (THA). Kết quả cho 
biết: Đa số bệnh nhân nhận thức được biến chứng 
nguy hiểm của THA là đột quỵ và nhồi máu cơ tim từ 
65,8% đến 68,7%, các yếu tố nguy cơ như uống rượu, 
bia, hút thuốc và béo phì chiếm từ 61,6% đến 77,9%. 
Bệnh nhân có th i̧ độ điều trị liên tục và kéo dài là 
77,6%, tuân thủ kết hợp điều trị là 62,6%. Bệnh nhân 
kết hợp điều trị bằng thuốc với thay đổi lối sống chiếm 
74%. Bệnh nhân THA tuân thủ điều trị với việc tái 
khám đều và đúng hẹn và thực hiện đo, ghi chép theo 
dõi huyết áp tại nhà với tỷ lệ tương ứng là 84,9% và 
53%. 

Từ khoá: nhận thức, thái độ, thực hành, tăng huyết 
áp. 

summary 
The descriptive epidemiological study was 

implemented at the ward of Ninhbinh Provincial 
General Hospital on 281 patients suffrering from 
hypertension. The results showed that: the majority of 
hypertension patients known that critical complication 
were heart stroke and myocardial infartion from 65.8% 
to 68.7%, the risk factors as alcohol drinking, cigarette 
smoking and obesity were from 61.6% to 71.9%. The 
attitude of hypertension patients with longterm 

treatment and following the combine treament were 
77.6% and 62.6%, respectively. The percentage of 
patients practised to combine drug with good lifestyle 
on treatment and 74.0%. The hypertension patients 
following the treatment as follow-up examination, 
checking and taking note blood pressure at their 
homes were 84.9% and 53.0%, respectively. 

Keywords: Knowledment, Attitude, Pratice, 
Hypertension. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tăng huyết áp (THA) là một bệnh hay gặp nhất 

trong các bệnh lý tim mạch ở các nước trên thế giới. 
Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới THA 
ảnh hưởng đến sức khỏe của hơn 1 tỷ người trên toàn 
thế giới và là yếu tố nguy cơ tim mạch quan trọng nhất 
liên quan đến bệnh mạch vành, suy tim, bệnh mạch 
máu não và bệnh thận mạn tính. Năm 2005, trong số 
17,5 triệu người tử vong do các bệnh tim mạch thì tăng 
huyết áp là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong của 7,1 
triệu người [1,2,3]. 

Các cuộc điều tra về dịch tễ học tại Việt Nam trong 
những năm gần đây cho thấy bệnh có chiều hướng gia 
tăng [4,5,6]. Tuy vậy thực trạng về nhận thức, thái độ 
và quản lý và kiểm soát bệnh THA còn là vấn đề rất 
đáng phải quan tâm vì bệnh nhân chỉ điều trị khi thấy 
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khó chịu dẫn đến việc cần phải nghiên cứu việc quản 
lý, theo dõi và điều trị THA có hiệu quả. Nghiên cứu 
được tiến hành với mục tiêu: Mô tả nhận thức, thái độ, 
thực hành của bệnh nhân về bệnh tăng huyết áp và 
tuân thủ điều trị tăng huyết áp đang được quản lý tại 
Khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Địa điểm, đối tượng và thời gian nghiên cứu 
1.1. Địa điểm nghiên cứu 
Địa điểm nghiên cứu được chọn là Phòng khám số 

41- Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh 
Bình.  

1.2. Đối tượng nghiên cứu 
Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán là tăng huyết áp 

được đăng ký điều trị ngoại trú tại Khoa Khám bệnh, 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình  

1.3. Thời gian nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện từ ngày 01/07/2010 đến 

ngày 31/3/2011. 
2. Phương pháp nghiên cứu 
2.1. Thiết kế nghiên cứu 
Phương pháp dịch tễ học mô tả với cuộc điều tra 

cắt ngang  
2.2. Chọn mẫu và cỡ mẫu 
- Chọn mẫu: Bệnh nhân sau khi được tiếp nhận 

điều trị ngoại trú và đủ tiêu chuẩn lựa chọn, sẽ được 
phỏng vấn điều tra và khám thu thập số liệu từ lần 
khám đầu tiên và theo dõi trong suốt quá trình quản lý 
điều trị. 

- Cỡ mẫu: áp dụng công thức tính cỡ mẫu sau  
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Cỡ mẫu được tính là 281 đối tượng. 
2.3. Kỹ thuật và phương pháp thu thập thông tin  
Tất cả các đối tượng nghiên cứu được khám kỹ, ghi 

chép và kê đơn thuốc đầy đủ vào mẫu bệnh án nghiên 
cứu thống nhất và trả lời các câu hỏi theo mẫu phiếu 
phỏng vấn. 

4. Phương pháp xử lý số liệu 
Số liệu được làm sạch và nhập bằng phần mềm 

EPI DATA ENTRY 3.1. Phân tích kết quả bằng phần 
mềm SPSS 16.0. Sử dụng phương pháp phân tích số 
liệu bằng thống kê y học. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Nhận thức và thái độ của bệnh nhân về bệnh 

THA 
Bảng 1: Nhận thức về biến chứng nguy hiểm của 

bệnh THA 
Biến chứng SL TL (%) 

Đột quỵ 185 65,8 
Nhồi máu cơ tim 193 68,7 

Suy tim 136 48,4 
Suy thận 47 16,7 

Kết quả bảng 1 cho thấy đa số bệnh nhân nhận 
thức được biến chứng nguy hiểm của THA là đột quỵ 
(65,8%), nhồi máu cơ tim (68,7%). Biến chứng suy tim 
hay suy thận do THA được ít người biết hơn với tỷ lệ 
tương ứng là 48,8% và 16,7%. 

Bảng 2: Nhận thức về các yếu tố nguy cơ của bệnh 
THA 

Biết yếu tố SL TL (%) 
Hút thuốc l ,̧ lào 173 61,6 
Uống rượu, bia 219 77,9 

Béo phì 187 66,5 
Rối loạn mỡ máu 110 39,1 

Tiểu đường 93 33,1 
Bảng 2 cho biết nhận thức của bệnh nhân THA về 

các yếu tố nguy cơ như uống rượu, bia được nhiều 
người nhận biết chiếm 77,9%, tiếp đến là béo phì 
66,5% và hút thuốc lá, lào 61,6%. Rối loạn mỡ máu và 
tiểu đường là 2 nguy cơ rất quan trọng nhưng lại ít 
người biết nhất chỉ chiếm 39,1% và 33,1%. 

Bảng 3: Nhận thức về sự nguy hiểm của bệnh THA 
Biết mức độ nguy hiểm SL (n=281) TL (%) 
Bệnh không nguy hiểm 11 3,9 
Bệnh nguy hiểm vừa 55 19,6 
Bệnh rất nguy hiểm 215 76,5 
Bệnh nhân nhận biết được THA là bệnh rất nguy 

hiểm là 76,5%, nguy hiểm vừa là 19,6% và chỉ có 
3,9% số đối tượng không nhận thức được THA là 
bệnh nguy hiểm. 

Bảng 4: Thái độ của bệnh nhân về quy chế điều 
trị THA 

Yêu cầu điều trị SL (n=281) TL (%) 
Điều trị liên tục, kéo dài 218 77,6 
Điều trị khi HA tăng cao 51 18,1 

Không biết 12 4,3 
Theo kết quả của bảng 4 cho biết 77,6% bệnh 

nhân THA có thái độ đúng về yêu cầu điều trị liên tục, 
kéo dài chiếm đa số và 18,1% có thái độ chỉ điều trị khi 
huyết áp tăng cao.  

2. Thực hành của bệnh nhân và sự tuân thủ quy 
chế điều trị THA 

Bảng 5. Thực hành của bệnh nhân trong điều trị THA 
Thực hành Số lượng (%) 

Bỏ hút thuốc l ,̧ lào 13 4,6 
Bỏ uống rượu, bia 7 2,5 

Thực hiện chế độ ăn kiêng 51 18,1 
Thay đổi 
thói quen 

Kết hợp dùng thuốc với chế độ 
sinh hoạt 208 74,0 

Đi bộ 149 53,0 
Tập thể dục dưỡng sinh 77 27,4 

Luyện tập hình thức khác 46 16,4 

Thực hiện 
chế độ 

luyện tập 
Không luyện tập 34 12,1 

Kết quả bảng 5 cho biết tỷ lệ bệnh nhân THA bỏ 
thói quen hút thuốc lá, thuốc lào là 4,6%, bỏ uống rượu 
bia là 2,5%. Phần lớn bệnh nhân áp dụng biện pháp 
kết hợp dùng thuốc với thay đổi chế độ sinh hoạt 
(74,0%). Hơn một nửa số bệnh nhân áp dụng chế độ 
tập luyện bằng hình thức đi bộ (53,0%), số bệnh nhân 
áp dụng tập thể dục dưỡng sinh (27,4%). 

Bảng 6: Sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân THA 
Sự tuân thủ điều trị Số lượng (%) 

Uống thuốc đều và đủ 213 75,8 
Uống thuốc không đều, đủ 37 12,5 

Thực hiện chế độ 
uống thuốc theo y 

lệnh Bỏ không uống thuốc 31 11,7 
T i̧ khám đều, đúng hẹn 235 84,9 

T i̧ khám không đều 30 9,5 Tuân thủ t i̧ khám 
Bỏ không t i̧ khám 16 5,6 
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Đo và ghi sổ đầy đủ 149 53,0 
Đo và ghi không đầy đủ 51 18,1 Tự theo dõi 

Không theo dõi 81 28,9 
Chỉ ăn kiêng 16 5,6 
Chỉ tập luyện 10 3,5 

Chỉ dùng thuốc 32 12,8 

Chế độ điều trị và 
tuân thủ nguyên 
tắc điều trị kết 

hợp Kết hợp thuốc với chế độ 
sinh hoạt 

223 78,1 

Đa số bệnh nhân THA tuân thủ uống thuốc đều và 
đủ (75,8%). Số bệnh nhân dùng thuốc nhưng không 
đều chiếm 12,5%. Phần lớn bệnh nhân tái khám đều 
và đúng hẹn (84,9%). Bệnh nhân THA có thực hành 
theo dõi, ghi chép huyết áp tại nhà là 53%, bệnh nhân 
không theo dõi huyết áp là 28,9%. Tỷ lệ bệnh nhân 
tuân thủ nguyên tắc điều trị kết hợp chiếm 78,1%. 

KẾT LUẬN 
Đa số bệnh nhân nhận thức được biến chứng nguy 

hiểm của THA là đột quỵ và nhồi máu cơ tim từ 65,8% 
đến 68,7%, các yếu tố nguy cơ như uống rượu, bia, hút 
thuốc lá và béo phì chiếm từ 61,6% đến 77,9%. Bệnh 
nhân đã có thái độ cần thiết phải điều trị liên tục và kéo 
dài là 77,6%, tuân thủ kết hợp điều trị là 62,6%.  

74% bệnh nhân kết hợp việc điều trị bằng thuốc với 
thay đổi lối sống, loại trừ yếu tố nguy cơ. 75,8% bệnh 
nhân uống thuốc đều và đủ. Bệnh nhân THA tuân thủ 
điều trị với việc tái khám đều và đúng hẹn và thực hiện 
đo, ghi chép theo dõi huyết áp tại nhà với tỷ lệ tương 
ứng là 84,9% và 53%. 

 
 

KHUYẾN NGHỊ 
1. Cần tăng cường công tác tuyên truyền, gi̧ o dục 

ý thức tự giác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người 
dân để họ chủ động đến khám phát hiện và được quản 
lý, điều trị bệnh THA một cách phù hợp, đúng phác đồ. 

2. Cần thiết hoàn thiện mô hình quản lý và điều trị 
THA tại cộng đồng, cần được triển khai ứng dụng tại 
các cơ sở y tế gần dân để bệnh nhân thuận tiện cho 
việc đi lại khám, chữa và phòng bệnh THA. 
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Thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ em và tiêm phòng vắc xin viêm gan B 
 mũi 1 trong 24 giờ đầu sau khi sinh tại 4 xã thuộc tỉnh Thái Bình 

 
Ngô Thị Nhu - Đại học Y Thái Bình 

Đỗ Xuân Cấp - Trung tâm Y TDP tỉnh Thái Bình 
TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành tại 4 xã thuộc 2 huyện 

tỉnh Thái Bình: Xã Dân Chủ và xã Hoà Bình thuộc 
huyện Hưng Hà; Xã An Vũ và xã Quỳnh Thọ thuộc 
huyện Quỳnh Phụ kết quả thu được như sau: 

- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi 3-11 đã được tiêm 
phòng đủ 3 mũi vắc xin viêm gan B còn bị nhiễm virút 
viêm gan B là 1,7%. 

- Tỷ lệ trẻ đã được tiêm vắc xin viêm gan B mũi 1 
trong 24h đầu sau khi sinh đạt 61,7%. Không có sự 
khác biệt về tỷ lệ trẻ được tiêm giữa 4 xã thuộc địa bàn 
nghiên cứu, nhưng có sự khác biệt về tỷ lệ này giữa 
các nhóm tuổi, tỷ lệ trẻ em được tiêm vắc xin VGB 
trong 24h đầu sau khi sinh cao nhất ở nhóm II (5-7 
tuổi) chiếm 96,7%; ở nhóm I (3-4 tuổi) là 46,7% và 
thấp nhất ở nhóm III (8-11 tuổi) chỉ có 41,7%. 

Từ khóa: viêm gan B. 
summary 
The research was conducted in four communes of 

two districts of Thai Binh province: Dan Chu and Hoa 
Binh communes, Hung Ha district; An Vu and Quynh 

Tho communes, Quynh Phu district. The results were 
as follows: 

- Percentage of children aged 3-11 who have been 
fully vaccinated 3 doses of hepatitis B vaccines still 
had hepatitis B virus infection was 1.7%. 

- Percentage of children who were vaccinated for 
hepatitis B Dose 1 within 24 hours after birth reached 
61.7%. There was no difference in the percentage of 
vaccinated children between four communes in the 
study area, but there was difference among age 
groups, the proportion of children are vaccinated VGB 
within 24 hours after birth: the highest rate was in 
group II (5-7 years) accounted for 96.7%, in group I (3-
4 years) was 46.7% and lowest in group III (8-11 
years) with only 41.7%. 

Keywords: hepatitis B. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Nhiễm virút viêm gan, đặc biệt nhiễm virút viêm 

gan B là một vấn đề mang tính toàn cầu. Hàng năm 
trên thế giới ước tính có khoảng 2 triệu người mang 
virút viêm gan B mạn tính chết vì xơ gan và ung thư 
gan. Có đến 90% trẻ sơ sinh, 25 - 50% trẻ từ 1 - 5 tuổi 


